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Tìm hiểu mối liên quan giữa số lượng vi khuẩn với biểu hiện lâm sàng,  

nội soi và mô bệnh học ở bệnh nhân viêm, loét dạ dày tá tràng do H. pylori 
 
Nguyễn Thị Việt Hà - Đại học Y Hà Nội 

Phan Thị Thanh Bình - Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Hà Nội 
Tóm tắt 
Helicobacter pylori là nguyên nhân chính gây viêm, 

loét và ung thư dạ dày tá tràng. Mục tiêu: tìm hiểu mối 
liên quan giữa số lượng vi khuẩn với các triệu chứng 
lâm sàng, tổn thương trên nội soi và mô bệnh học của 
các bệnh nhân viêm, loét dạ dày tá tràng mạn tính do 
H. pylori. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến 
cứu trên 143 bệnh nhân được xác định có viêm dạ dày 
tá tràng có nhiễm H. pylori dựa vào nội soi, mô bệnh 
học, nuôi cấy vi khuẩn và test phát hiện kháng nguyên 
trong phân. Kết quả: Không có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê về các biểu hiện lâm sàng giữa ba nhóm 
nhiễm vi khuẩn mức độ nhẹ, vừa và nặng. Tỷ lệ trẻ có 
các tổn thương trên nội soi như phù nề niêm mạc, loét 
và các tổn thương khác như trợt phẳng, trợt lồi, tăng 
sinh mạch và dễ chảy máu ở nhóm nhiễm vi khuẩn 
nặng và trung bình cao hơn có ý nghĩa thống kê so với 
nhóm nhiễm vi khuẩn nhẹ. Tỷ lệ trẻ có các tổn thương 
trên tiêu bản mô bệnh học như: trợt biểu mô, niêm mạc 
phù nề xung huyết, tăng sinh bạch cầu đa nhân, tổn 
thương viêm nặng, tổn thương ở dạng hoạt động và 
nhiễm H. pylori trên vi trường ở mức độ nặng và trung 
bình cao hơn khi so sánh với nhóm nhiễm vi khuẩn nhẹ 
(p< 0,05). Kết luận: Không có mối liên quan giữa số 
lượng vi khuẩn và các biểu hiện lâm sàng nhưng có 
mối liên quan giữa số lượng vi khuẩn và mức độ tổn 
thương trên nội soi và mô bệnh học.  
Từ khóa: Helicobacter pylori, viêm, loét và ung thư 

dạ dày tá tràng. 
summary 
Helicobacter pylori is associated with chronic 

gastritis and peptic ulcer in adults and in children. The 
purpose of the present study was to analyze the 
association the relationship between the number of H. 
pylori in histology with the clinical signs, endoscopy 
findings and histology in gastritis children. Materials 
and methods: In a prospective study, 143 patients 
were diagnosed gastritis and peptic ulcer based on 
gastroscopy, RUT, H. pylori culture and antigen-in-
stool test. Results: No significant diference in clinical 
manifestations in three group of bacteria < 25, 25-50 
and >50. The rates of mucosal edema, peptic ulcer, 
gland degeneration, polymorphonuclear proliferation, 
severe inflammatory lesions were sinificant higher in 
the groups of bacteria >50, 25-50 when comparing to 
group of <25. (p <0.05). Conclusion. No correlation 
between number of H. pylori in histology and the 
clinical signs, but high number of H. pylori in histology 
was associated with increased mucosal damage and 
changes in gastric mucosa.  
Keywords: H. pylori, gastritis, peptic ulcer, 

endoscopy, histology, antigen-in-stool    

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Helicobacter pylori (H. pylori) là xoắn khuẩn gram 

âm khu trú ở niêm mạc dạ dày có thể gây viêm, loét dạ 
dày tá tràng mạn tính ở trẻ em (1). Nhiễm H. pylori 
thường xảy ra trong thời kỳ niên thiếu, tỷ lệ nhiễm tăng 
dần theo tuổi và tồn tại suốt đời nếu không được điều 
trị (2). Phần lớn trẻ nhiễm H. pylori không có triệu 
chứng thậm chí khi vi khuẩn đã xâm nhập và gây ra 
tình trạng viêm ở niêm mạc dạ dày tá tràng (1, 3). Quá 
trình tổn thương niêm mạc dạ dày tá tràng phụ thuộc 
vào vật chủ, yếu tố độc lực của vi khuẩn cũng như tải 
lượng vi khuẩn trong dạ dày (4). Mối liên quan giữa 
mức độ nhiễm vi khuẩn và tổn thương dạ dày tá tràng 
trên nội soi, mô bệnh học đã được chứng minh trong 
nhiều nghiên cứu (4). ở Việt Nam chưa có nghiên cứu 
nào về vấn đề này, vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài 
này nhằm mục tiêu tìm hiểu mối liên quan giữa số 
lượng vi khuẩn với biểu hiện lâm sàng, tổn thương trên 
nội soi và mô bệnh học của các bệnh nhân viêm, loét 
dạ dày tá tràng mạn tính do H. pylori. 

 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Tất cả các bệnh nhân tuổi từ 3 đến 15 tuổi đến 

khám vì đau bụng, nôn, buồn nôn, thiếu máu, đi ngoài 
phân đen.... được làm nội soi tiêu hóa tại Đơn vị nội 
soi tiêu hóa Bệnh viện Nhi Trung ương từ 05.2005 
đến 02.2007. 240 bệnh nhân có Urease test dương 
tính được lấy ba mảnh sinh thiết hai mảnh ở hang vị 
và một mảnh ở thân vị. Một mảnh làm Urease test 
sau đó làm mô bệnh học, mảnh còn lại ở hang vị và 
một mảnh ở thân vị để nuôi cấy vi khuẩn. H. pylori  
được xác định là vi khuẩn Gram âm có sản sinh 
catalase, urease and oxidase.  

Mô bệnh học được tiến hành tại bộ môn Giải Phẫu 
Bệnh trường Đại học Y Hà Nội. Các đặc điểm của quá 
trình viêm và tổn thương niêm mạc hang vị được đánh 
giá dựa vào sự xâm nhập của tế bào viêm như bạch 
cầu đa nhân trung tính, lympho…. Căn cứ vào mức độ 
tổn thương và quá trình viêm, các bác sỹ chuyên khoa 
giải phẫu bệnh chia các tổn thương thành các mức độ 
hoạt động nhẹ, vừa và nặng. Các mức độ tổn thương 
cũng được chia thành tổn thương nhẹ, vừa và nặng. 
Mức độ nhiễm H. pylori trên tiêu bản cũng được chia 
thành các mức độ nhiễm H. pylori nặng khi đếm được  
> 50 vi khuẩn/vi trường, trung bình khi có 25-50 vi 
khuẩn/vi trường và nhẹ khi có < 25 vi khuẩn/vi trường.  

Những bệnh nhân tham gia nghiên cứu cũng được 
lấy phân làm xét nghiệm. Xét nghiệm nuôi cấy và phân 
được tiến hành tại Khoa Vi sinh học lâm sàng, Viện 
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Karolinska, Stockholm, Thụy Điển. Test phân sử dụng 
trong nghiên cứu (Premier Platinum HpSA PLUS, 
Meridian Bioscience Inc, Mỹ), sử dụng kháng thể đơn 
dòng, được xử lý và phân tích theo hướng dẫn của nhà 
sản xuất. Khi nồng độ HpSA # 0,14 là test dương tính. 
Bệnh nhân được xác định là có nhiễm H. pylori nếu cả 
4 test RUT, nuôi cấy vi khuẩn, có vi khuẩn trên tiêu 
bản mô bệnh học và test phát hiện kháng nguyên 
trong phân dương tính.  

Phương pháp thống kê: Các nhóm được so sánh 
bằng test khi bình phương và Mann-Whitney U sum 
rank test. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p <0,05. 

Y đức: Nghiên cứu này đã được thông qua hội đồng 
y đức của Trường Đại học Y Hà Nội.   

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Kết quả phân tích dựa trên 143 bệnh nhân được 

xác định có nhiễm H. pylori bằng cả 4 xét nghiệm test 
nhanh urease, nuôi cấy vi khuẩn, mô bệnh học và test 
phát hiện kháng nguyên trong phân theo tiêu chuẩn đề 
ra của nghiên cứu. Tuổi trung bình mắc bệnh của 143 
bệnh nhân là 8,3 ± 3,6 tuổi  trong đó 49,7% là trẻ gái 
và 50,3% là trẻ trai.  

1. Các triệu chứng lâm sàng của viêm, loét dạ 
dày tá tràng 
1.1. Liên quan giữa số lượng vi khuẩn H. pylori 

trên vi trường của tiêu bản môn bệnh học và các 
biểu hiện lâm sàng 

Bảng 1. Liên quan giữa số lượng vi khuẩn H. pylori 
trên vi trường của tiêu bản môn bệnh học và các biểu 
hiện lâm sàng 

 

Các biểu hiện 
lâm sàng 

>50 VK/ VT 
(N= 16)  
n (%) 

25-50 VK/VT 
(N=45)  
n (%) 

<25 VK/ VT 
(N=82)  
n (%) 

p 

Đau bụng 14 (87,5) 41 (91,1) 78 (95,6) 0,38 
Chán ăn 11 (68,8) 27 (60,0) 46 (56,7) 0,65 
Khó tiêu 7 (43,8) 23 (51,1) 28 (34,4) 0,17 

ợ hơi ợ chua 7 (43,8) 22 (48,9) 34 (42,2) 0,76 
Rát bỏng thượng vị 5 (31,2) 11 (24,4) 10 (12,2) 0,07 

Thiếu máu 3 (18,8) 6 (13,3) 4 (4,4) 0,07 
Nôn máu 1 (6,2) 4 (8,9) 1 (1,1) 0,08 

Đi ngoài phân đen 2 (12,5) 3 (6,7) 6 (6,8) 0,07 
Nôn, buồn nôn 7 (43,8) 24 (53,3) 49 (60,0) 0,43 
Nhận xét:  
Tỷ lệ trẻ có các biểu hiện rát bỏng vùng thượng vị, 

thiếu máu và đi ngoài phân đen cao hơn ở nhóm trẻ có 
lượng vi khuẩn trên vi trường >50 so với hai nhóm 
nhiễm nhẹ hoặc trung bình (p>0,05). 

Tỷ lệ trẻ có biểu hiện đau bụng ở nhóm có lượng vi 
khuẩn trên vi trường >50 thấp hơn so với hai nhóm hai 
nhóm nhiễm nhẹ hoặc trung bình (p>0,05). 

Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức 
độ đau bụng, thời gian đau bụng, vị trí đau bụng và 
tần suất gặp một hoặc nhiều biểu hiện lâm sàng trong 
các triệu chứng trên ở hai ba nhóm có lượng vi khuẩn 
khác nhau. 
1.2. Liên quan giữa số lượng vi khuẩn H. pylori 

trên vi trường của tiêu bản môn bệnh học và các 
tổn thương trên nội soi 

Bảng 2.  Liên quan giữa số lượng vi khuẩn H. pylori 
trên vi trường của tiêu bản mô bệnh học và các tổn 
thương trên nội soi 

Các tổn thương trên nội 
soi 

>50  
VK/ VT 
(N= 16)  
n (%) 

25-50 
VK/VT 
(N=45)  
n (%) 

<25  
VK/ VT 
(N=82)  
n (%) 

p 

Tổn thương hang vị 15 (93,8) 42 (93,3) 67 (74,4) 0,04 
Tổn thương tá tràng 4 (25,0) 14 (31,1) 22 (24,4) 0,86 
Phù nề niêm mạc 15 (93,8) 42 (93,3) 60 (73,1) 0,02 

Xung huyết niêm mạc 11 (68,8) 28 (62,2) 57 (63,3) 0,9 
Niêm mạc dễ chảy máu 2 (12,5) 8 (17,8) 8 (8,9) 0,36 

Tăng tiết dịch nhầy 2 (12,5) 5 (11,1) 5 (5,6) 0,37 
Loét dạ dày tá tràng 6 (37,5) 9 (20,0) 8 (8,9) 0,05 

Triệu chứng khác �  4 (25,0) 1 (2,2) 1 (1,2) 0,03 

Biểu hiện khác � : trợt phẳng, trợt lồi, phì đại niêm 
mạc, teo niêm mạc, tăng sinh mạch và điểm chảy máu 

Nhận xét: Tỷ lệ trẻ có các biểu hiện có các biểu 
hiện tổn thương tại hang vị, phù nề niêm mạc, loét dạ 
dày tá tràng và các biểu hiện mạn tính khác như trợt 
phẳng, trợt lồi, phì đại niêm mạc, teo niêm mạc, tăng 
sinh mạch và điểm chảy máu ở nhóm có lượng vi 
khuẩn >50/vi trường, 25-50 vi khuẩn/vi trường cao hơn 
có ý nghĩa thống kê khi so sánh với nhóm có lượng vi 
khuẩn <25/vi trường 
1.3. Liên quan giữa số lượng vi khuẩn H. pylori 

trên vi trường của tiêu bản môn bệnh học và các 
tổn thương trên mô bệnh học 

Bảng 3. Liên quan giữa số lượng vi khuẩn H. pylori 
trên vi trường của tiêu bản môn bệnh học và các tổn 
thương trên mô bệnh học 

Các tổn thương 
trên mô bệnh học 

>50 VK/ VT 
(N=16)n (%) 

25-50 VK/VT 
(N=45) n (%) 

<25 VK/ VT 
(N=82) n (%) 

p 

Trợt biểu mô 8 (50,0) 23 (51,1) 30 (36,5) 0,05 
Tăng chế tiết 5 (31,2) 8 (17,7) 17 (20,7) 0,06 

Phù xung huyết 15 (93,8) 39 (86,6) 44 (53,6) 0,03 
Teo tuyến 2 (12,5) 0 3 (3,6) 0,35 

Tăng sinh xơ 3 (18,8) 6 (13,3) 13 (17,1) 0,27 
Thoái hóa tuyến 8 (50,0) 12 (26,6) 5 (6,1) 0,02 
Xâm nhập BCĐN 10 (62,5) 16 (35,5) 32 (39,1) 0,07 
Xâm nhập BCL 15 (93,8) 39 (86,6) 77 (93,9) 0,28 

Viêm teo 0 (0) 9 (20,0) 4 (4,4) 0,16 
Mức độ tổn thương trên mô bệnh học 

Nặng 3 (18,8) 6 (13,3) 36 (43,9) 
Vừa 8 (50,0) 31 (68,8) 44 (53,6) 
Nhẹ 5 (31,2) 8 (18,1) 10 (2,5) 

 
0,07 

Mức độ hoạt động của quá trình viêm 
Mạnh 9 (56,3) 31 (68,8) 44 (53,6) 
Vừa 6 (37,5) 10 (22,2) 15 (18,2) 
Nhẹ 1 (6,2) 4 (9,0) 23 (28,2) 

 
0,04 

Tỷ lệ trẻ có phù nề xung huyết và thoái hóa tuyến 
tăng cao ở nhóm trẻ có lượng vi khuẩn trên vi trường 
>50 và 25-50 so với nhóm có lượng vi khuẩn dưới 25 
(p<0,05). 

Không có mối liên quan giữa mức độ tổn thương 
nhẹ, vừa và nặng với lượng vi khuẩn trên vi trường 
(p>0,05). 

Tỷ lệ trẻ có mức độ hoạt động của quá trình viêm là 
nhẹ tăng cao một cách có ý nghĩa thống kê ở nhóm trẻ 
nhiễm H. pylori mức độ nhẹ (p<0,05)    

BÀN LUẬN 
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Mối tương quan giữa số lượng lớn vi khuẩn với mức 
độ hoạt động và mức độ nặng của tổn thương viêm 
được công bố đầu tiên vào năm 1990 bởi Khulusi và 
cộng sự (5). Hơn thế nữa, Khulusi còn nhận thấy có sự 
vượt trội về tải lượng vi khuẩn ở vùng hang vị trên 
nhóm bệnh nhân loét tá tràng so với nhóm bệnh nhân 
viêm dạ dày tá tràng không kèm theo loét. Phát hiện 
này đưa ra gợi ý phải chăng số lượng vi khuẩn khư trú 
trong dạ dày có ảnh hưởng đến các biểu hiện trên lâm 
sàng. Số lượng vi khuẩn H. pylori đếm được trên tiêu 
bản  được sử dụng để đánh giá tải lượng vi khuẩn trong 
cơ thể. Khi tìm hiểu mối liên quan giữa lượng vi khuẩn 
trên tiêu bản mô bệnh học với các triệu chứng lâm 
sàng, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ trẻ có các biểu hiện rát 
bỏng vùng thượng vị, thiếu máu và đi ngoài phân đen 
có xu hướng cao hơn ở nhóm trẻ có lượng vi khuẩn trên 
vi trường >50 so với hai nhóm nhiễm nhẹ hoặc trung 
bình trong khi đó biểu hiện đau bụng ở nhóm có tải 
lượng vi khuẩn trên 50/vi trường lại gặp với tỷ lệ thấp 
hơn so với hai nhóm nhiễm nhẹ và trung bình, tuy 
nhiên sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Chúng 
tôi cũng không tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê về mức độ đau bụng, thời gian đau bụng, vị trí đau 
bụng và tần suất gặp một hoặc nhiều biểu hiện lâm 
sàng trong các triệu chứng trên ở hai ba nhóm có 
lượng vi khuẩn khác nhau. Kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi cho thấy không có mối liên quan giữa đau 
bụng và mức độ nhiễm H. pylori. Kết quả nghiên cứu 
của chúng tôi phù hợp với kết quả của các nghiên cứu 
trước đây về mối liên quan giữa đau bụng tái diễn và 
mức độ nhiễm H. pylori. 

Khi tìm hiểu mối liên quan giữa lượng vi khuẩn trên 
tiêu bản mô bệnh học với các tổn thương trên nội soi ở 
những trẻ được phát hiện thấy có vi khuẩn trên tiêu 
bản, ở bảng 2 chúng tôi nhận thấy tỷ lệ trẻ có các biểu 
hiện có các biểu hiện tổn thương tại hang vị, phù nề 
niêm mạc, loét dạ dày tá tràng và các biểu hiện mạn 
tính khác như trợt phẳng, trợt lồi, phì đại niêm mạc, teo 
niêm mạc, tăng sinh mạch và điểm chảy máu ở nhóm 
có lượng vi khuẩn >50/vi trường, 25-50 vi khuẩn/vi 
trường cao hơn một cách có ý nghĩa thống kê khi so 
sánh với nhóm có lượng vi khuẩn <25/vi trường. Kết 
quả nghiên cứu của chúng tôi tương tự như ghi nhân 
của Khulusi và cộng sự về mối tương quan giữa tải 
lượng vi khuẩn và các tổn thương viêm ở vùng hang vị 
và thân vị (5). Một nghiên cứu khác được tiến hành bởi 
Tummala (6), cho thấy số lượng vi khuẩn ở vùng hang 
vị trong bệnh nhân loét tá tràng vượt trội hơn hẳn so với 
viêm dạ dày không kèm theo loét. Về vai trò của H. 
pylori trong viêm teo mạn tính, Fareed đã chỉ ra mức 
độ viêm teo niêm mạc trong bệnh lý viêm dạ dày mạn 
tính do H. pylori phụ thuộc vào mức độ nhiễm H. pylori 
và tuổi của bệnh nhi mắc viêm dạ dày tá tràng (7). 
Trong một nghiên cứu tiến hành trên 100 bệnh nhi, 
Lynch ghi nhận thấy tỷ lệ nhiễm H. pylori cũng cao hơn 
rõ rệt ở nhóm có mức độ hoạt động nặng và vừa khi so 
sánh với nhóm hoạt động nhẹ và không hoạt động (8).   

Stolte và cộng sự khi áp dụng phân loại Sydney, 
cho thấy vai trò của thâm nhiễm bạch cầu đa nhân 
trung tính và bạch cầu mono trong đánh giá các tổn 
thương là cấp tính hay mạn tính (9). Kết quả của nhiều 

nghiên cứu trên thế giới cũng cho thấy có sự tương 
quan chặt chẽ giữa lượng vi khuẩn đếm được trên vi 
trường với sự có mặt của bạch cầu đa nhân và mono. 
Trong nghiên cứu của chúng tôi 40,3% có xâm nhập 
bạch cầu đa nhân trên tiêu bản. Tỷ lệ trẻ có phù nề 
xung huyết và thoái hóa tuyến tăng cao ở nhóm trẻ có 
lượng vi khuẩn trên vi trường >50 và 25-50 so với nhóm 
có lượng vi khuẩn dưới 25. Sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với p<0,05. Tỷ lệ trẻ có tổn thương dạng trợt 
biểu mô, tăng chế tiết và xâm nhập bạch cầu đa nhân 
ở nhóm trẻ có lượng vi khuẩn >50/vi trường cao hơn 
nhóm có lượng vi khuẩn trung bình và thấp. Tuy nhiên, 
sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Xu hướng 
tăng bạch cầu lympho thấy ở các trẻ có lượng H. pylori 
dưới 25 vi khuẩn /vi trường. Không có mối liên quan 
giữa mức độ tổn thương nhẹ, vừa và nặng với lượng vi 
khuẩn trên vi trường. Tỷ lệ trẻ có tổn thương ở dạng 
đang hoạt động ở nhóm có lượng vi khuẩn cao và thấp 
có xu hướng cao hơn nhóm có nhiễm vi khuẩn mức độ 
vừa, tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống 
kê. Tỷ lệ trẻ có mức độ hoạt động của quá trình viêm là 
nhẹ tăng cao một cách có ý nghĩa thống kê ở nhóm trẻ 
nhiễm H. pylori mức độ nhẹ. Kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi cũng tương tự như những ghi nhận của các 
tác giả trên thế giới, nhiễm H. pylori càng nặng thì mức 
độ tổn thương và mức độ hoạt động của quá trình viêm 
càng mạnh. 

KẾT LUẬN 
Không có mối liên quan giữa số lượng vi khuẩn trên 

tiêu bản mô bệnh học với các biểu hiện lâm sàng, 
nhưng có mối liên quan số lượng vi khuẩn và một số 
tổn thương trên nội soi và trên mô bệnh học. 
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NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ BỆNH PHONG  
VÀ PHÒNG CHỐNG BỆNH PHONG TẠI HUYỆN PHƯỚC LONG TỈNH BẠC LIÊU 

 
Trần Đỗ Hùng, Trần Thanh Long 

TÓM TẮT 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ 

tháng giêng đến tháng tư năm 2010 trên tổng số 800 
hộ dân. Sau thời gian nghiên cứu, chúng tôi ghi nhận 
được: Có 86,3% số người biết dấu hiệu sớm của bệnh 
phong. Trong thái độ giao tiếp với người bênh phong: 
Có 85,1% số người giao tiếp bình thường với người 
bệnh phong, 12,5% số người hạn chế giao tiếp và 
2.4% không giao tiếp với bênh phong. Khi nghi ngớ bị 
bênh phong có 97,2% số người chọn các cơ sở y tế để 
khám chữa bênh, 2,4% số người lựa chọn nơi khám 
chữa bệnh không phải là cơ sơ y tế, đặc biệt vẫn còn 
0.4% giấu bệnh không muốn đi khám. Nam có kiến 
thức đúng về bệnh phong và thái độ giao tiếp đúng với 
người bệnh phong (89,2%,88,4%) cao hơn nữ 
(82,2%,79,0%) (p< 0.05). Về thực hành giữa nam và 
Nữ không có sự khác biệt (p >0.05). Người kinh có kiến 
thức đúng về bệnh phong (91,9%) cao hơn các dân tộc 
khác (84,6%) (p>0.05). Về thái độ và thực hành giữa 
người Kinh Và các dân tộc khác không có sự khác biệt 
(p>0.05). Nhóm có trình độ văn hóa cấp III trở lên có 
kiến thức đúng về bệnh phong (94,9%) cao hơn các 
nhóm khác là: Cấp II, Cấp I, Biết đọc viết 
(89,9%,86,5%,85,3%) và thấp nhất là nhóm không biết 
chữ (78,9%) (p<0.05), Về thái độ và thực hành giữa 
các nhóm trình độ văn hóa không có sự khác biệt 
(p>0.05). 
Từ khóa: Kiến thức, thái độ, thực hành, bệnh 

phong, vi khuẩn phong  
summary 
A descriptive cross-sectional study was carried out 

from January to April 2010 via directly interview 800 
households. After the study period. we recorded: 
86.3% of people know the early signs of leprosy. About 
the attitude communicating with leprosy: 85.1% of 
people communicated with patients normaly, 12.5% 
limited communication and 2.4% did not communicate 
with leprosy. When suspected leprosy, 97.2% of the 
selected health facilities to treat, 2.4% of selected 
health care is not health facilities, especially still 0.4% 
hide their disease. Men have the right knowledge 
about the disease and attitudes to communicate 
properly with leprosy (89.2%, 88.4%), it is higher than 
women (82.2%, 79.0%) (p <0.05). In practice, between 
men and women did not differ (p> 0.05). Kinh ethnic 
people have the right knowledge about leprosy 
(91.9%) higher than other ethnic groups (84.6%) (p> 
0.05). Attitudes and practices between the Kinh ethnic 
and others did not differ (p> 0.05). Group has 
education level 3 or higher have the right knowledge 
about leprosy (94.9%) is higher than the other groups: 
Level II, Level I, literacy (89.9%, 86.5%,85.3%) and the 

lowest is illiteracy group (78.9%) (p <0.05). Attitudes 
and practices among education groups did not differ 
(p> 0.05). 
Keyword: Knowledge, attitute, practic, leprosy, 

mycobacteria leprae 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Để bệnh nhân phong không bị tàn tật thì cần phải 

được phát hiện và chữa trị sớm. Vì vậy, nếu cộng đồng 
có được sự nhận thức đúng về bệnh phong, người dân 
biết được dấu hiệu sớm của bệnh phong để đi khám 
chữa bệnh kịp thời không những giúp bệnh nhân không 
bị tàn tật đồng thời cũng giúp cho cộng đồng giảm 
được sự thành kiến đối với bệnh phong và hỗ trợ công 
tác phòng chống bệnh phong đạt hiệu quả. 

Tại huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu tỷ lệ bệnh 
phong hiện nay ở mức < 0,2/10.000 nhưng để có tính 
bền vững và duy trì kết quả phòng chống phong thì các 
giải pháp can thiệp cộng đồng thích hợp cần phải biết 
người dân hiểu biết ở mức độ nào, thái độ và th−c hành 
của họ ra sao về bệnh phong và phòng chống bệnh 
phong. 

Để góp phần thực hiện công tác phòng chống bệnh 
phong của tỉnh với mục tiêu: đạt được 4 tiêu chuẩn loại 
trừ bệnh phong mới do Bộ Y tế quy định. Chúng tôi tiến 
hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu kiến thức, thái độ 
và thực hành của người dân về bệnh phong và phòng 
chống bệnh phong tại huyện Phước Long tỉnh Bạc 
Liêu” với mục tiêu: 

Mục tiêu cụ thể 
1. Khảo sát kiến thức, thái độ, thực hành của người 

dân về bệnh phong và phòng chống bệnh phong tại 
huyện Phước Long tỉnh Bạc Liêu 2010. 

2. Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, 
thái độ và thực hành của người dân về phòng chống 
bệnh phong như: Giới tính, dân tộc, trình độ học vấn. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Đối tượng nghiên cứu 
- Chủ các hộ gia đình sống trong địa bàn huyện 

Phước Long tỉnh Bạc Liêu. 
- Những người là chủ hộ của các hộ được chọn để 

phỏng vấn, nếu chủ hộ đi vắng thì chọn một người có 
tuổi từ 18 trở lên trong hộ đó để phỏng vấn. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
2.1. Thiết kế nghiên cứu. 
Mô tả cắt ngang 
2.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu 
- Cỡ mẫu 
Công thức được sử dụng để tính cỡ mẫu: 


